Giáo viên: Nguyễn Thị Yên
                                Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



Tuần 17
Ngày soạn:  9/12/2011 

Ngày giảng:Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2011

Tiếng Việt ( Tập đọc)
           Tiết 1

I./Mục tiêu:  Giúp học sinh củng cố:
    1.Kiến thức

       - Đọc hiểu bài thơ “ Đánh tam cúc”.

       - Đọc đúng các từ ngữ khó phát âm, dễ lẫn: nắng hồng, răng nanh, ngoao…

       - Dựa vào nội dung lựa chọn câu trả lời đúng.

 2.Kĩ năng

       - Đọc lưu loát, đúng tốc độ, diễn cảm, giọng vui tươi.
   3.Thái độ

       - Yêu quý các trò chơi dân gian.
 II./Chuẩn bị

· Một số tranh ảnh về trò chơi tam cúc..

 III./Hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 4’
- Đọc bài “ Pháo đền” trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

+ Vì sao nó được gọi là pháo đền?

+ Trẻ em chơi pháo đền như thế nào?
   - Gv nhận xét cho điểm.
	- 2 HS đọc+ trả lời câu hỏi. 

	II. Bài mới: 30’
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	( Bài 1: Đọc bài thơ sau :
	

	- Gọi HS nối tiếp các khổ thơ của bài thơ “ Đánh tam cóc”. 

- Y/c HS đọc thầm trong nhóm bàn (2’).

- Gọi HS đọc toàn bài.

- GV đọc mẫu.

- GV hướng dẫn giọng đọc.

- Nhận xét, cho điểm.
	- HS đọc nối tiếp 2 lượt, kết hợp đọc từ khó, giải nghĩa từ.

- HS đọc thầm.
- 1 HS đọc toàn bài.

- HS nghe.

- Thi đọc diễn cảm.

	
4’


30’


	- HS thảo luận cặp đôi. (3’).

- Hs nêu đáp án.



	Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:
- Y/c HS đọc các câu hỏi và đáp án, chọn đáp án đúng nhất.
· HS đọc đáp án.

Câu a :3       Câu b: 1      Câu c : 3        Câu d:2
Câu e : 3     Câu g: 1       Câu h : 2        Câu i: 2

- Gv nhận xét,đưa ra kết quả đúng
	

	C./Củng cố dặn dò:(2’)
- Học thuộc lòng bài “ Đánh tam cúc”

- Nhận xét tiết học.
	


    Toán     

   Luyện tập 

I.Mục tiêu:

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện các phép tính nhân và chia.

- Giải bài toán có lời văn.

II. Đồ dùng: 
 - bảng phụ

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	A. Dạy bài mới:1’
1. Giới thiệu:

2. Hướng dẫn luyện tập:30’

	+ Bài 1: 
	HS: Đọc đầu bài và tự làm vào vở.

- 2 HS lên bảng làm.

	- GV cùng cả lớp nhận xét, chữa bài.
	

	+ Bài 2:
	HS: Đặt tính rồi thực hiện tính ra nháp.

- 3 HS lên bảng làm.

	- GV cùng cả lớp chữa bài.
	

	+ Bài 3: 

GV hướng dẫn các bước.
	HS: Đọc đầu bài, tóm tắt suy nghĩ tìm phép tính giải.

	- Tìm số đồ dùng học toán sở đó đã nhận.

- Tìm số đồ dùng học toán của mỗi trường.
	- 1 em lên bảng giải.

- Cả lớp làm vào vở.

	
	Giải:
Sở đó đã nhận được số bộ đồ dùng là:

40 x 468 = 18 720 (bộ)

Mỗi trường đã nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

18720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ.

	+ Bài 4: GV hỏi HS về nội dung ghi nhớ ở biểu đồ.
	HS: Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.

	a) Tuần 1 bán được ? cuốn sách
	HS: Bán được 4500 cuốn.

	Tuần 4 bán được ? cuốn

Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn?
	Bán được 5500 cuốn.

Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 là:

5500 – 4500 = 1000 (cuốn).

	b) Tuần 2 bán được ? cuốn sách
	HS: Bán được 6250 cuốn.

	Tuần 3 bán được ? cuốn

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn?
	Bán được 5750 cuốn.

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 là:

6250 – 5750 = 500 (cuốn).

	c) Tính tổng số sách bán trong 4 tuần.
	- Tổng số sách bán trong 4 tuần là:

4500+5500+6250+5750 = 22 000 (cuốn)

Trung bình mỗi tuần bán được là:

22000 : 4 = 5500 (cuốn)

	- GV chấm bài cho HS.
	


3. Củng cố – dặn dò:3’

- Nhận xét giờ học.


- Về nhà học bài và làm các bài tập ở vở bài tập.

Ngày soạn:  10/12/2011 

Ngày giảng:Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2011







Toán
     Luyện tập (tiết 1)

i.mục tiêu :Giúp HS :
- Củng cố về phép chia  cho số có  ba chữ số.

-Vận dụng giải toán có liên quan.
-hs yếu làm tốt bài 1.
II.ĐỒ dùng dạy -học :

           Vở luyện toán tập 1.

III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Giới thiệu bài :

2.Hướng dẫn làm bài tập trang 69,70
     Bài 1: Đặt tính rồi tính :
43 505  :  246                  75600 : 346                  47100   : 147       
- Gọi 3 HS lên bảng chữa bài .

- gv chốt đáp án đúng.kết quả các phép tính lần lượt là  176 dư 209; 207 dư 252 ;

320 dư 60.

Bài 2 : Tìm X: (giải bằng 2 cách).
a, 1215  :   X  : 5 =3                                           b, 1215  :   X  : 5 =3
- GV cùng cả lớp nhận xét ,kết luận 2 cách làm và  kết quả đúng.

Bài 3 :

- Gọi HS đọc đề toán , phân tích đề toán.
      +Bài toán cho biết gì ?

      + bài toán hỏi gì ?

- cho HS giải vào vở.

- GV thu vở chấm nhận xét, chữa bài .

3. Củng cố - dặn dò:

- GVnhận xét giờ .

- Dặn  HS ôn lại các bài tập.
	- HS đọc yêu cầu của bài .

- HS tự làm bài .
- 3HS lên bảng chữa bài, nêu lại cách thực hiện phép tính đã làm .

- cả lớp chữa bài thống nhất kết quả.

-HS đọc bài , tự làm bài vào vở .
- 2 HS lên bảng chữa bài.

a, 1215  :   X : 5 =3 
   1215   :   X      =3 x 5 

   1215   :   X      =   15

                   X      = 1215  : 15

                   X      =      81

b, 1215  :   X  : 5   = 3
    1215  :   5   :  X  = 3

            234     :  X  = 3

                          X  = 234  : 3

                           X  =   81

-HS đọc đề toán , phân tích đề toán .

Có 9kg 750g mì đóng : 130 gói 

  13kg 500g mì đóng :  ?  gói 

-HS  suy nghĩ tự giải vào vở.

Giải
đổi 9kg 750g       =    9750 g

      13 kg 500g     =  13500g 

1 gói mì sợi có số gam là .

   9750 : 130  =75  (g)

Có 13 500g   mì sợi thì đóng được là .

  13 500 : 75  = 180  (gói)

                      Đáp số:180 gói



Luyện từ và câu
Luyện tập Câu kể ai làm gì ?
i.mục tiêu.
- củng cố cho hs nhận biết câu kể trong đoạn văn. xác định được chủ ngữ ,vị ngữ trong câu 

- biết đặt câu kể theo yêu cầu của bài .

- rèn cho hs kĩ năng làm bài .

ii. các hoạt động dạy- học .
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.ổn định tổ chức .1’

2.luyện tập.30’

Bài 1.đọc đoạn văn tìm câu không phải là câu kể. ai làm gì ?
-GVnhận xét,chốt nội dung bài.

Bài 2. tìm chủ ngữ ,vị ngữ của ba câu trong đoạn văn trên .
- Cho  hs tự làm bài.

- nêu chủ ngữ vị ngữ do những từ nào tạo thành 

- GV cùng cả lớp nhận xét,chữa bài.
Bài 3.viết câu văn kể lại .
công việc của em đã làm sáng nay .
công việc bố hoặc mẹ đã làm sáng nay.
- Cho  hs tự làm bài.

3. Củng cố - dặn dò: 3’
- GV nhận xét giờ .

- Dặn dò HS ôn lại các bài tập.
	Hát tập thể 
- Hs đọc bài suy nghĩ tự làm bài .

- 2 hs nêu miệng kết quả bài làm.

- cả lớp chữa bài.

Câu b không phải là câu kể. ai làm gì ?
-Hs  tự làm bài.

-3 hs lên bảng viết câu văn ,xác định chủ ngữ vị ngữ của câu .

- cả lớp chữa bài vào vở .

Hà  / đã giảng giải cho cô em họ cách 

cn
vn 

thức sinh thành củ lạc .

- một đám trẻ đủ mọi lứa tuổi / đang chơi 
           cn                                       vn
đùa trên đê.

-1 số hs nêu .

-Hs đọc bài , tự đặt câu.

-1số hs đọc câu văn đã đặt.

- Bình chọn bạn đặt câu văn hay.




Ngày soạn:  11/12/2011 

Ngày giảng:Thứ 4  ngày 14 tháng 12 năm 2011

( Giáo viên chuyên)

Ngày soạn:  12/12/2011 

Ngày giảng:Thứ 5  ngày 15 tháng 12 năm 2011

Toán
     Luyện tập (  tiết 2)

     I./Mục đích - yêu cầu:

        - Gióp HS  ôn tập nhân chia cho số có hai chữ số.
        - Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.
        - Rèn kĩ năng đặt tính, tính cẩn thận, trình bày khoa học.
    II/. Đồ dùng dạy học: 


· Bảng phụ bài 3.

    III./ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	A./ Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Gọi 2 HS thực hiện : Tìm x:

a)  x 
[image: image1.wmf]´

 405 = 86265
b) 89658 : x
= 293
- Gv nhận xét, cho điểm.

B.Luyện tập:(30’)

  - Bài 1: (10’)

- Gọi HS nêu yêu cầu?

- GV nhận xét, cho điểm.

- Khi thực hiện chia cho số có hai chữ số cần lưu ý điều gì?
Bài 2: (7)

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5.

- Y/c HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét.

- Nhận xét, cho điểm.
Bài 3: (8)

- Gọi HS nêu yêu cầu?

- Gọi HS nhận xét.

- Nhận xét, cho điểm

- Số ntn thì chia hết cả 2 và 5?
Bài 4:

- Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
-  Y/c HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét.

- Nhận xét, cho điểm.

C.Củng cố dặn dò:(2’)

- Nhận xét tiết học.

- Bài 5 về nhà.


	- 2 HS lên bảng thực hiện. Lớp làm nháp:

a) 
x 
[image: image2.wmf]´

 405 = 86265

         x    = 86265 : 405

                     x  = 213
b) 89658 : x
= 293

x
= 89658 : 293

                 x
= 306
- HS nêu kết quả, nhận xét.
1. Đặt tính rồi tính :

- HS nêu yêu cầu.

- 3 HS làm phiếu học tập. Lớp làm VBT.

a) 1505 ;                     b) 918 ; 

c) 216 (dư 3).
- Đặt tính thẳng cột, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

 2. Trong các số 345; 2000; 234; 8925:

- 1 HS đọc y/c.

- Lớp làm VBT.

- 3- 4 HS nêu.

a) Các số chia hết cho 2 là: 2000; 234
b) Các số chia hết cho 5 là: 2000; 345; 8925 

- Hs nêu đáp án. Lớp nhận xét.

3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống, sao cho:

- 1 HS đọc.

- Lớp làm VBT.

- Hs nêu đáp án. Lớp nhận xét.

a) 352;  354; 356; 358;

b)760

 - 2- 3 HS nêu.

- 1 HS đọc.

- 1 hs làm bảng phụ. Lớp làm VBT.
                     Giải:

Số tiền 1 hộ quyên góp được là:

11 700 000 : 150  = 78 000 (đồng)

              Đáp số: 78 000 đồng


Tập làm văn

Luyện tập ( tiết 2)

I. Mục tiêu:
- HS được củng cố kiến thức về miêu tả đồ vật

- Rèn kĩ năng quan sát, tìm ý, viết đoạn văn ngắn.
 - Diễn đạt thành câu, lời văn sinh động, tự nhiên.

II. Đồ dùng 
        + Tranh ảnh đồ chơi , một số đồ chơi học sinh mang đến lớp.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 4’
- Gọi HS đọc phần quan sát về hình dáng, công dụng của đồ vật, đồ chơi em thích?
   - Gv nhận xét cho điểm.
	- 3 HS đọc. HS khác nghe và nhận xét.

	II. Bài mới: 30’
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	( Bài 1:  Đọc đoạn văn sau chọn câu trả lời đúng.
	

	- Gọi HS đọc toàn bài.

- Y/c HS làm việc cá nhân.

- Gv nhận xét .
	- 1 HS đọc toàn bài. Líp theo dâi.

- Hs làm bài, nêu đáp án.
Câu a :2   Câu b: 1    Câu c : 3

	Bài 2: Viết đoạn văn tả hình dáng của một trong những đồ vật, đồ chơi sau:
- Y/c HS đọc đề.

- Nhấn mạnh HS trọng tâm đề tả  hình dáng của đồ vật, đồ chơi.
- Thu chấm , nhận xét.
	- HS đọc đề.
- HS làm bài.


	C./Củng cố dặn dò:(2’)
- Tiếp tục hoàn thành bài viết .
- Nhận xét tiết học.
	


Hoạt động ngoài giờ

Uống nước nhớ nguồn
A - Mục đích- Yêu cầu

- HS hiểu được ý nghĩa của Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn 

- HS có ý thức trân trọng ngày lễ kỉ niệm 22- 12: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- HS tham gia viết, vẽ, hát, đọc thơ hoặc nói về Anh bộ đội, về những người có công với đất nước
- Giáo dục HS học tập tác phong Anh bộ đội Cụ Hồ.

B -  Đồ dùng dạy học:

· HS chuẩn bị một số bài hát, bài thơ, mẩu chuyện về Anh bộ đội, chuẩn bị giấy vẽ, viết

C - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Tg
	Nội dung và các hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’

2’
	I - Ôn định tổ chức:

II- Tiến trình: 

1) Trao đổi chủ đề Uống nước nhớ nguồn
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm để trao đổi về chủ đề trên

- GV có thể gợi ý HS:

+ Con hiểu thế nào là Uống nước nhớ nguồn?

+ Đất nước ta có được như ngày hôm nay là nhờ đến công lao của những ai?

+ Những người chiến sĩ cách mạng, những anh bộ đội Cụ Hồ, những Bà mẹ VN anh hùng  đã cống hiến như thế nào cho đất nước?

+ Là học sinh, con có bổn phận gì đối với những người có công lao với đất nước?

+ Con thực hiện bổn phận ấy như thế nào?....

- GV tổ chức cho các đại diện nhóm phát biểu

- GV chốt & giảng

2) GV cho HS thi vẽ, viết về chủ đề Uống nước nhớ nguồn 

- Gv gợi ý cho HS :

+ Con cần xác định nội dung trong bài vẽ của mình là gì?

+ Cảnh chính trong đó là những cảnh gì?

+Có phù hợp với chủ đề Uống nước nhớ nguồn không?

+ Nếu là bài nói thì con cần xác điịnh sẽ nói những gì để thể hiện được chủ đề trên?

3) Biểu diễn văn nghệ:

- GV tổ chức cho HS biểu diễn văn nghệ về chủ đề 

+ Hát những bài hát về anh bộ đội, về những người có công với đất nước?

4) Củng cố – dặn dò:- GV nhận xét đánh giá giờ học 
	- Lớp hát tập thể

- HS h/® nhãm 4

- Đại diện nhóm phát biểu

- HS hoạt động cả lớp

- HS hoạt động cá nhân
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